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Lời tựa

Sử dụng và nghiện các chất kich thích tâm thần (kích thần) gây ra một
gánh nặng lớn cho con nguời và xã hội trên khắp thế giới. Báo cáo Y tế
Thế giới năm 2002 đã tổng kết 8,9% toàn bộ gánh nặng bệnh tật là do sử
dụng chất kích thần. Báo cáo cũng chỉ ra rằng tác động của thuốc lá chiếm
4,1%, rượu 4% và ma tuý 0,8% tỉ lệ bệnh tật năm 2000. Phần lớn gánh nặng
của việc sử dụng và nghiện các chất kích thần là tạo ra hàng loạt các vấn
đề về sức khỏe và xã hội, bao gồm cả dịch HIV/AIDS hiện đang hoành
hành tại nhiều nước do tiêm chích ma tuý. 

Báo cáo khoa học thần kinh này là nỗ lực đầu tiên của WHO nhằm đưa
ra một cái nhìn tổng thể nhưng toàn diện về các yếu tố sinh học liên quan
đến việc sử dụng và nghiện các chất kích thần thông qua việc tổng hợp
nhiều nguồn kiến thức thu thập được trong vòng 20-30 năm qua. Báo cáo
tập trung trình bày về cơ chế hoạt động của các nhóm chất kích thần, và
giải thích các chất này có thể dẫn đến sự hình thành hội chứng nghiện
như thế nào.

Qua việc tập trung vào nghiên cứu về cơ chế hoạt động của não bộ,
báo cáo cũng đề cập đến các yếu tố môi trường và xã hội ảnh hưởng đến
việc sử dụng và nghiện các chất kích thần. Báo cáo cũng nghiên cứu các
lĩnh vực can thiệp của khoa học thần kinh và đặc biệt là các ý nghĩa đạo
đức của các chiến lược can thiệp sinh học mới.

Các vấn đề sức khoẻ và xã hội liên quan đến việc sử dụng và nghiện
thuốc lá, rượu và các chất gây nghiện bất hợp pháp đòi hỏi sự quan tâm
nhiều hơn nữa của cộng đồng y tế và cần các chính sách phù hợp giải
quyết các vấn đề này trong các xã hội khác nhau. Vẫn còn nhiều điều chưa
sáng tỏ trong sự hiểu biết của chúng ta về các vấn đề liên quan đến việc
sử dụng và nghiện của chất kích thần, tuy nhiên báo cáo này cũng cho
thấy chúng ta đã biết khá nhiều về bản chất của các vấn đề này để có thể
xây dựng các chính sách can thiệp phù hợp.

Đây là một báo cáo quan trọng và tôi xin trân trọng giới thiệu với rộng
rãi các độc giả là các nhà chuyên môn trong ngành y, những người làm
chính sách, các nhà khoa học và giới sinh viên.

LEE Jong-wook
Tổng giám đốc

Tổ chức Y tế Thế giới
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Lời cảm ơn

Báo cáo tóm tắt này do Franco Vaccarino và Susan Rotzinger thuộc Trung
tâm Sức khỏe Tâm thần và Cai nghiện tại Toronto, Canada soạn thảo, với
sự hỗ trợ của Isidore Obot và Maristela Monteiro. Vladimir Poznyak và Nina
Rehn đã hỗ trợ hậu cần trong suốt giai đoạn chuẩn bị và xuất bản báo cáo.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cám ơn sự đóng góp của các vị sau
đây trong việc hoàn thành báo cáo tóm tắt này: 
Helena M.T Barros, Lucy Carter, David Collier, Gaetano Di Chiara, Patricia
Erickson, Sofia Gruskin, Wayne Hall, Jack Henningfield, Kathleen M.Kantak,
Rigitte Kieffer, Harald Klingemann, Mary Jeanne Kreek, Sture Liljequist,
Rafael Maldonado, Athina Markou, Gina Maorato, Katherine Morley, Karen
Plafker, Robin Room, Andrey Ryabinin, Allison Smith, Rachel Tyndale,
Claude Uehlinger, Frank vocci và David Wash.

Báo cáo này được hoàn thành dưới sự chỉ đạo của Benedetto Saraceno
trong khuôn khổ Chương trình Hành động Toàn cầu về sức khỏe tâm thần
(mhGAP) của Khoa Sức khỏe Tâm thần và Lạm dụng Chất gây nghiện, Tổ
chức Y tế Thế giới.
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Giới thiệu
Báo cáo này mô tả sự hiểu biết hiện thời về khoa học thần kinh với việc
sử dụng và nghiện các chất kích thích tâm thần (gọi tắt là chất kích thần).
Khoa học thần kinh quan tâm đến mọi chức năng của hệ thống thần kinh,
đặc biệt là não bộ. Các chất kích thần có khả năng thay đổi ý thức, tính
khí và tư duy. Báo cáo này cho thấy sự phát triển đột phá của tri thức trong
lĩnh vực khoa học thần kinh trong những thập kỷ qua, giúp thay đổi những
hiểu biết của chúng ta về các chương trình hành động liên quan với các
chất kích thần và giúp chúng ta hiểu rõ tại sao nhiều người sử dụng chất
kích thần và tại sao một số người sử dụng đến mức độ gây nguy hại cho
họ hoặc trở thành nghiện.

Yêu cầu của báo cáo này xuất phát từ những tiến bộ trong nghiên cứu
về khoa học thần kinh đã chỉ ra rằng tình trạng nghiện là một trạng thái
rối loạn thần kinh mãn tính và tái phát với cơ sở sinh học và di truyền, và
không đơn giản là do thiếu ý chí hoặc khát vọng từ bỏ nó. Hiện đang có
các can thiệp và điều trị nghiện hiệu quả bao gồm cả can thiệp dược trị
và hành vi. Sự kỳ thị gắn kết với hành vi sử dụng và nghiện các chất kích
thần ngăn cản người ta tìm cách điều trị và làm cản trở việc triển khai các
chính sách phòng ngừa và điều trị thích hợp. Một nghiên cứu của WHO về
thái độ đối với 18 loại bệnh thiểu năng trên 14 nước đã cho thấy “nghiện
chất kích thần” được xếp gần như đầu bảng bị kỳ thị và phản đối, và
“nghiện rượu” cũng xếp hạng cao ở đa số các nước tiến hành nghiên cứu
(1). Kiến thức về cơ chế gây nghiện dựa vào khoa học thần kinh cho ta cơ
hội làm rõ những hiểu biết sai lầm và loại bỏ các nếp nghĩ không đúng
và gây nguy hại.

Báo cáo này bao gồm các thông tin về việc sử dụng và nghiện các chất
kích thần trên toàn cầu, bao gồm các số liệu thống kê, hậu quả cho cá
nhân và xã hội do sử dụng các chất gây nghiện cấp tính và mạn tính, và
minh họa các tác động lan rộng của nghiện các chất kích thần trên khắp
thế giới. Thảo luận về tác động của chất kích thần lên não bộ, và thúc đẩy
sự phát triển của tình trạng nghiện như thế nào cùng với các yếu tố di
truyền và môi trường có thể hướng dẫn hoặc bảo vệ con người không bị
nghiện. Báo cáo cũng đề cập và thảo luận đến nhiều hình thức điều trị về
tâm sinh lý cùng với các gợi ý về đạo đức. Báo cáo này cũng nêu các kiến
nghị và ứng dụng kiến thức khoa học thần kinh chủ chốt về nghiện đối
với các chất kích thần và đề xuất các chính sách y tế. 



Sử dụng chât kích thần trên toàn cầu và ảnh hưởng đến
sức khoẻ 
Thuốc lá
Sử dụng rượu, thuốc lá và các chất kích thần khác trên toàn cầu đang tăng
nhanh và đóng góp đáng kể đến gánh nặng bệnh tật trên toàn thế giới.
Bảng số 1 dưới đây cho ta thấy tỉ lệ hút thuốc phổ biến ở người lớn và
thanh niên ở những nước chọn để nghiên cứu. Hút thuốc đang gia tăng
nhanh ở các nước đang phát triển và ở đối tượng phụ nữ. Hiện nay 50%
nam giới và 9% phụ nữ ở các nước đang phát triển hút thuốc, so với 35%
nam giới và 22% phụ nữ ở các nước phát triển. Trung Quốc là nước đóng
góp đặc biệt đáng kể đến nạn dịch này ở các nước đang phát triển. Thực
tế  tiêu thụ thuốc lá tính trên đầu người ở các nước châu Á và Viễn Đông
cao hơn ở các nơi khác trên thế giới, tiếp theo là Mỹ và Tây Âu (2).

Bảng 1. Tỷ lệ hút thuốc lá ở người lớn và thanh niên tại một số nước

Tiêu thụ thuốc lá Tỉ lệ nghiện (%)
Nước trên đầu người Người lớn   Thanh niên

hàng năm Nam Nữ Nam Nữ
Argentina 1495 46,8 34,4 25,7 30,0
Bolivia 274 42,7 18,1 31,0 22,0
Chileâ 1202 26,0 18,3 34,0 43,4
Trung Quoác 1791 66,9 4,2 14,0 7,0
Ghana 161 28,4 3,5 16,2 17,3
Indonesia 1742 59,0 3,7 38,0 5,3
Jordan 1832 48,0 10,0 27,0 13,4
Kenya 200 66,8 31,9 16,0 10,0
Malawi 123 20,0 9,0 18,0 15,0
Mexico 754 51,2 18,4 27,9 16,0
Nepal 619 48,0 29,0 12,0 6,0
Peru 1849 41,5 15,7 22,0 15,0
Balan 2061 44,0 25,0 29,0 20,0
Singapore 1230 26,9 3,1 10,5 7,5
Sri Lanka 374 25,7 1,7 13,7 5,8
USA 2255 25,7 21,5 27,5 24,2

Nguồn: lấy từ tài liệu tham khảo số 2

Rượu
Rượu và thuốc lá giống nhau về nhiều phương diện: cả hai đều là những
chất kích thần hợp pháp, cả hai đều có sẵn tại khắp nơi ở trên thế giới,
và cả hai đều được các hãng liên quốc gia quảng bá rầm rộ nhằm vào đối
tượng là giới trẻ trong các chiến dịch quảng cáo và khuyến mãi. Theo Báo
cáo tình hình dùng rượu trên toàn cầu (3) và theo như mô tả tại biểu đồ
1 dưới đây, mức tiêu thụ rượu đã giảm tại các nước phát triển trong 20 năm
qua, nhưng lại gia tăng ở các nước đang phát triển đặc biệt là khu vực Tây
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Thái Bình Dương nơi mức tiêu thụ tính trên đầu người hàng năm ở người
lớn đạt 5 đến 9 lít rượu nguyên chất, và tương tự ở các nước thuộc Liên
Xô cũ (3). Ở phạm vi lớn hơn, tốc độ gia tăng trong tiêu thụ rượu trong
khu vực các nước đang phát triển thì các nước Châu Á dẫn đầu. Mức độ
tiêu thụ rượu thấp hơn là khu vực châu Phi, Đông Địa Trung Hải và Đông
Nam Á.

Biểu đồ 1. Mức tiêu thụ rượu trên đầu người của người lớn (15+) theo
khu vực phát triển 

Các nước phát triển
Các nước đang phát triển
Liên xô cũ Nguồn: từ tài liệu tham khảo số 4

Các chất kích thần cấm sử dụng
Số liệu từ Văn phòng Ma Tuý và Tội phạm của Liên hiệp quốc (UNODC)
cho thấy cocaine, heroin, cần sa (cannabis), và các loại thuốc kích thích
amphetamine bị tịch thu rộng rãi tại nhiều nơi trên thế giới. Mức độ sẵn
có của cocaine, heroin và cannabis phụ thuộc vào lượng trồng tại nước đó
và mức độ thành công hay thất bại của các tổ chức buôn lậu. Mặc dù đã
có sự tăng cường xiết chặt luật pháp, nhưng dường như lúc nào cũng có
đủ các chất này cho người sử dụng. 

Theo dự toán của UNODC (5), khoảng 200 triệu người sử dụng trái phép
một loại chất bị cấm. Bảng 2 cho thấy cannabis là chất bị cấm được sử
dụng phổ biến nhất tiếp theo là amphetamine, cocaine và thuốc phiện. Sử
dụng các chất kích thần bị cấm chủ yếu ở nam giới với tỉ lệ cao hơn hẳn
so với sử dụng thuốc lá và rượu. Sử dụng các chất kích thần cũng chủ yếu
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ở đối tượng thanh niên hơn ở đối tượng nhiều tuổi. Số liệu ở Bảng 2 cho
thấy 2,7% tổng dân số toàn cầu và 3,9% thanh niên từ 15 tuổi trở lên đã
dùng cannabis tối thiểu là 1 lần trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến
2001. Tại nhiều nước phát triển, ví dụ như Canada, Mỹ và các nước châu
Âu, hơn 2% thanh niên đã từng sử dụng heroin và gần 5% đã từng hút
cocaine. Thực tế 8% thanh niên ở Tây Âu và hơn 20% ở Mỹ đã từng dùng
một loại thuốc kích thần bị cấm sử dụng khác ngoài cannabis.  Có bằng
chứng về sự gia tăng nhanh chóng việc sử dụng các loại thuốc kích thích
dạng amphetamine trong giới thanh thiếu niên ở Châu Á và Châu Âu. Hiện
tượng tiêm chích gia tăng đồng nghĩa với sự lây nhiễm cao HIV ngày càng
nhiều ở các nước (Hộp số 1).

Bảng 2. Ước tính tỉ lệ sử dụng chất kích thần bị cấm hàng năm trên
toàn cầu, năm 2000-2001

Các chất Thuốc kích thích
bị cấm dạng Amphetamine

Cần sa     Amphe- Ecstasy   Cocaine   Thuốc   Heroin
tamines                                 phiện

Số người sử dụng 2001 62,8 34,3 7,7 14,1 14, 99,5
(hàng triệu)

Tỉ lệ dân số 3,4 2,7 0,6 0,1 0,2 0,3 0,16
toàn cầu (%)

Tỉ lệ dân số từ 4,7 3,9 0,8 0,2 0,3 0,4 0,22

Nguồn: lấy từ tài liệu tham khảo số 5.

Bệnh tật gia tăng
Hiện nay có một phương thức tiến bộ nhằm ước tính sự đóng góp của việc
sử dụng rượu, thuốc lá và các chất kích thần bị cấm vào sự gia tăng gánh
nặng bệnh tật toàn cầu (GBD). Đây là nổ lực đáng kể đầu tiên trong dự
án của WHO về sự  gia tăng bệnh tật và thương tật toàn cầu (6). Dựa vào
tiêu chuẩn đo lường là số năm sống khỏe mạnh của một người mất đi do
bệnh tật và tử vong sớm (DALYs), đánh giá con số ước tính gánh nặng lên
xã hội do tử vong sớm và thiểu năng bệnh tật. Dự án đã chỉ ra rằng thuốc
lá và rượu là những nguyên nhân chính của tử vong và tàn tật ở các nước
phát triển. Tác động của thuốc lá cũng được dự đoán sẽ gia tăng ở các nơi
khác trên thế giới.

Bảng 3 cho thấy bằng chứng phong phú về gánh nặng của bệnh tật do
sử dụng chất kích thần gộp lại là con số đáng kể: 8,9% DAILYs. Tuy nhiên
số liệu gia tăng gánh nặng bệnh tật toàn cầu (GBD) nhấn mạnh lần nữa
là sự gia tăng bệnh tật toàn cầu là do các chất kích thần cho phép nhiều
hơn là các loại bị cấm. 
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Hộp 1.

Bảng 3. Phần trăm tỉ lệ tử vong và DALYs toàn cầu do thuốc lá, rượu
và chất kích thần bị cấm.

Yếu tố nguy cơ      Tử vong cao Tử vong thấp Các nước Toàn
ở các nước ở các nước phát triển     thế giới

đang phát triển    đang phát triển
Nam Nữ Nam  Nữ Nam Nữ

Tử vong
Thuốc lá 7,5 1,5 12,2 2,9 26,3 9,3    8,8
Rượu 2,6 0,6 8,5 1,6 8,0    -0,3 3,2
Ma tuý 0,5 0,1 0,6 0,1 0,6 0,3 0,4

DALYs
Thuốc lá 3,4 0,6 6,2 1,3 17,1 6,2 4,1
Rượu 2,6 0,5 9,8 2,0 14,0 3,3 4,0
Ma tuý 0,8 0,2 1,2 0,3 2,3 1,2 0,8  

Nguồn: lấy từ tài liệu tham khảo số 7.

Trong số mười yếu tố có nguy cơ hàng đầu cho những bệnh lẽ ra có thể
tránh được, thuốc lá đứng thứ tư và rượu thứ năm trong năm 2000, và vẫn
tiếp tục đứng thứ hạng cao trong danh sách ước tính cho năm 2010 và 2020.
Thuốc lá và rượu lần lượt là nguyên nhân của 4,1% và 4,0% bệnh tật năm
2000 trong khi các loại kích thần bị cấm chiếm 0,8%. Nguyên nhân từ rượu
và thuốc lá chủ yếu nổi trội ở nam giới tại các nước phát triển (chủ yếu ở
Châu Âu và Bắc Mỹ). Đó là vì nam giới ở các nước phát triển có một lịch
sử lâu dài sử dụng nhiều thuốc lá và rượu và vì người dân ở những nước
này sống đủ lâu để các vấn đề liên quan đến chất kích thần phát triển.

KHOA HäC THÇN KINH VỊ Sư DôNG Vµ  nghiÖn C¸C CHÊT KÝCH THÇN: B¸O C¸O TãM T¾T

11

Sử dụng các chất kích thần bằng đường chích và HIV/AIDS
Trên toàn cầu, tỉ lệ người bị HIV/AIDS vẫn tiêm chích chất kích thần
là 5% hay 2,1 triệu người trên hơn 100 nước.
Trên toàn cầu, tỉ lệ người lớn bị HIV/AIDS do tiêm chích chất kích
thần là 5%, con số này dao động rất khác nhau tùy theo khu vực. Tại
những vùng Đông Âu, Trung Á, Đông Á và khu vực Thái Bình Dương
con số này lên tới 50-90%, và ở Bắc Mỹ và Tây Âu là 25-50%.
Điều trị và phòng ngừa tiêm chích chất kích thần có thể giúp ngăn
ngừa lây nhiễm HIV.
Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS có thể lồng ghép với điều trị nghiện
các chất kích thần.



Hậu quả của các chất kích thần và cơ chế 
hoạt động của chúng
Người ta sử dụng chất kích thần chủ yếu vì họ mong đợi được hưởng lợi
từ nó như sự thích thú hoặc để tránh đau, bao gồm cả những sử dụng mang
tính xã hội. Thế nhưng sử dụng chất kích thần cũng đem lại những nguy
hại tiềm năng trong thời gian dù ngắn hay dài.

Tác hại của sử dụng chất kích thần có thể chia làm 4 dạng (xem Biểu
đồ 2). Đầu tiên là ảnh hưởng lâu dài tới sức khoẻ. Đối với rượu những ảnh
hưởng này bao gồm bệnh xơ gan và một loạt các bệnh mãn tính; với thuốc
lá hút, ảnh hưởng là ung thư phổi, khí phế thũng và các bệnh mãn tính
khác. Qua việc dùng chung kim tiêm, tiêm chích heroin là đường lây truyền
chính của bệnh truyền nhiễm như virút HIV (Xem Hộp 1), viêm gan B và
C tại nhiều nước. Nhóm thứ hai là những ảnh hưởng cấp tính hoặc nhất
thời đến sức khoẻ sinh lý do chất kích thần. Đáng chú ý là đối với các lọai
thuốc phiện và rượu thì những nguy hiểm bao gồm cả dùng quá liều.

Xếp hạng trong góc độ này bao gồm cả các tai nạn do chất kích thần
tác động đến khả năng tập trung, suy nghĩ và điều phối của thể chất trong
các tình huống cần thiết. Điển hình trong nhóm này là tai nạn do lái xe
sau khi uống rượu hoặc sau khi dùng chất kích thần khác, nhưng bên cạnh
đó các tai nạn khác như tự tử và (tối thiểu là do dùng rượu) hành hung
cũng ở trong nhóm này. Nhóm thứ ba và thứ tư của các tác hại bao gồm
hậu quả xã hội tiêu cực của việc dùng chất kích thần: các vấn đề xã hội
cấp tính như phá vỡ đột ngột các mối quan hệ xã hội hoặc bị cắt đứt hoàn
toàn, và các vấn đề xã hội lâu dài như các vấn đề liên quan đến công việc
và đời sống gia đình.

Sử dụng và nghiện chất kích thần trong mối tương quan
với khoa học thần kinh
Như định nghĩa của ICD-10, nghiện bao gồm 6 dấu hiệu (xem Hộp 2); một
người có tối thiểu 3 trong số các dấu hiệu này thì được chẩn đoán là
“nghiện”.  Tiêu chí của Hiệp hội Tâm thần Mỹ cũng tương tự.

Như ta có thể thấy trong Hộp số 2, hai tiêu chí có thể đo được dễ nhất
về mặt sinh học là tiêu chí thứ ba và bốn: triệu chứng cai nghiện - diễn ra
các triệu chứng khó chịu về thể chất và tâm lý khi giảm lượng thuốc hoặc
ngưng sử dụng, và hiện tượng nhờn thuốc – theo thực tế là phải tăng lượng
thuốc để đạt được hiệu quả như trước, hoặc dùng liều như cũ thì giảm hiệu
quả. Bốn tiêu chí đánh giá nghiện khác bao gồm các yếu tố nhận thức,
mặc dù ít được sử dụng hơn các biện pháp sinh học nhưng cũng có thể
đo được khi tăng cường sử dụng các kỹ năng hình ảnh não bộ. Cũng cần
phải lưu ý là các tiêu chí nghiện bao gồm các hậu quả về sức khoẻ và xã
hội.
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Biểu đồ 2. Mối liên quan của  sử dụng chất kích thần với các vấn đề y
tế và xã hội

Nguồn: lấy từ tài liệu tham khảo số 8

Giải phẫu thần kinh, sinh học thần kinh và dược lý học
Nghiện chất kích thần là sự rối loạn chức năng não bộ bị thay đổi do sử
dụng chất kích thần. Các chất này tác động đến các tiến trình tình cảm,
xúc cảm, tri giác thông thường trong não bộ. Với bất cứ một cơ quan hoặc
hệ thống nào, hiểu biết được chức năng thông thường của cơ quan, hệ
thống sẽ cho phép hiểu được các rối loạn chức năng của cơ quan và hệ
thống đó. Vì kết quả hoạt động của não bộ là  ý nghĩ và hành vi, rối loạn
não bộ sẽ dẫn đến các triệu chứng hành vi cực kỳ phức tạp. Não có thể
bị nhiều loại bệnh và chấn thương, từ các bệnh thần kinh như đột quỵ và
động kinh tới các bệnh thoái hoá thần kinh như bệnh Parkinson và
Alzheimer và các chấn thương sọ não hoặc nhiễm trùng thần kinh. Trong
mỗi trường hợp, kết quả hành vi được coi là một phần của rối loạn.

Tương tự như vậy, hành vi của người nghiện thì phức tạp nhưng đa
phần là liên quan đến tác động sớm hay muộn của chất kích thần tác động
lên não bộ. Hiện tượng run của bệnh Parkinson, hiện tượng co giật của
động kinh, thậm chí trạng thái u uất của bệnh trầm cảm cũng được coi là
triệu chứng bệnh lý não.
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Hình thức và cách thức 
dùng chất kích  thần 

 
Liều lượng dùng  

Tác động đến 
trí tuệ hành v i 

(say) 

Độc hại và các 
tác động sinh 

hoá khác 

 
Nghiện 

Bệnh mãn 
tĩnh 

 

Các vấn 
đề xã hội 
lâu dài 

Tai nạn/ thương tật  
(bệnh cấp tính ) 

 

Các vấn đề  
xã hội  

cấp bách 



Hộp 2.

Nghiện chất kích thần trước đây chưa được thừa nhận là sự rối loạn của
não bộ, cũng như các bệnh tâm thần và thần kinh cũng chưa được thừa
nhận trước đây. Tuy nhiên, cùng với sự tiến bộ trong khoa học thần kinh,
nghiện chất kích thần đã được nhìn nhận như là dạng rối loạn não bộ như
bất cứ bệnh tâm thần hay thần kinh khác. Các nghiên cứu và công nghệ
mới đã cho ta phương tiện để hình dung và đo được các thay đổi chức
năng não bộ từ cấp độ phân tử và tế bào đến các thay đổi nhận thức phức
tạp do sử dụng chất kích thần ngắn hạn hay dài hạn.

Các thay đổi lớn trong nghiên cứu khoa học thần kinh về trạng thái
nghiện là do sự phát triển và áp dụng các công nghệ cho phép hình dung
được cấu trúc và chức năng của bộ não (các công nghệ hình ảnh thần
kinh). Sử dụng các công nghệ này, người nghiên cứu có thể thấy được thay
đổi ở các thụ thể tiếp nhận tới các thay đổi toàn bộ trong quá trình chuyển
hoá và tuần hoàn máu ở các khu vực khác nhau của não, có thể quan sát
các hình ảnh não khi dùng chất kích thần để xem vị trí tác động của thuốc
lên não bộ cũng như theo dõi các ảnh hưởng của việc sử dụng lâu dài chất
kích thần. Một ví dụ của công nghệ hình ảnh là hình ảnh cộng hưởng từ
(MRI) sử dụng từ trường và sóng radio để tạo hình ảnh hai hoặc ba chiều
với độ phân giải cao cấu trúc não bộ (10-12). Tuy nhiên MRI chỉ cho các
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Các dấu hiệu của nghiện chất kích thần theo ICD-10
Có ba hoặc hơn những dấu hiệu sau tại một thời điểm nào đó của năm
trước:
1. Thèm muốn hoặc khao khát phải sử dụng chất đó;
2. Khó kiểm soát được hành vi dùng chất kích thần khi bắt đầu, kết

thúc hoặc mức độ dùng;
3. Xuất hiện trạng thái "sau cai nghiện" khi giảm liều lượng hoặc 

ngừng sử dụng, được thể hiện bằng hội chứng “sau cai” rất đặc thù;
hoặc cần phải sử dụng chất tương tự (hoặc gần như thế) với mục
đích giải thoát hoặc tránh hội chứng này;

4. Luôn có xu hướng tăng liều lượng của chất kích thần để đạt được
cảm giác như trước đây dùng ở liều thấp hơn;

5. Ngày càng xa lánh các thú vui, niềm đam mê khác vì sử dụng chất
kích thần, tăng thời gian cần thiết để lấy được chất kích thần đó 
cũng như thời gian để hồi phục lại sau tác động của nó;

6. Vẫn cứ dùng thuốc kích thần mặc dù đã có hiểu biết đầy đủ về 
các hậu quả to lớn của nó, ví dụ tác hại đến gan khi uống quá 
nhiều, trạng thái trầm cảm do dùng thuốc liều cao, chức năng nhận
thức bị suy giảm do dùng chất kích thần rất khó để có thể xác định
xem người sử dụng có thực sự nhận thức được hoặc có khả năng
nhận thức được bản chất và mức độ nguy hại của việc dùng thuốc.

Nguồn: lấy từ tài liệu tham khảo số 9.



hình ảnh tĩnh của giải phẫu não, MRI chức năng (fMRI) có thể cung cấp
thông tin chức năng về hoạt động của não bộ qua việc so sánh máu đã
oxy hoá với máu chưa được oxy hoá.

Một công nghệ hình ảnh quan trọng và hữu dụng khác là chụp cắt lớp
sử dụng đồng vị phóng xạ phát ra positron (PET) (10-12), cung cấp thông
tin về hoạt động chuyển hoá trong một khu vực não nhất định. Tiêm một
hợp chất phóng xạ vào máu sau đó ghi đo hoạt tính phóng xạ ở vùng cần
thăm khám cho phép quan sát qua các hình ảnh hai hoặc ba chiều, với
nhiều màu sắc khác nhau trên một ảnh chụp, hiển thị các mức độ hoạt độ
phóng xạ khác nhau (xanh da trời và xanh lá cây hiển thị vùng có hoạt
độ phóng xạ thấp hơn, vàng và đỏ hiển thị vùng có hoạt độ phóng xạ cao
hơn). Sử dụng các hợp chất khác nhau, chụp cắt lớp PET có thể sử dụng
để biểu thị dòng chảy của máu, chuyển hoá ôxy và glucose, nồng độ chất
kích thần trong mô não.

Cơ chế hoạt động não bộ: sinh học thần kinh 
và giải phẫu thần kinh

Não được tổ chức rất chặt chẽ thành các khu vực khác nhau với các chức
năng riêng biệt. Một khu vực của não là não sau có cấu trúc đặc biệt quan
trọng đối với sự sống ví dụ trung tâm kiểm soát hô hấp và giấc ngủ. Não
giữa là khu vực gồm nhiều vùng quan trọng có liên quan với hiện tượng
nghiện, vì những vùng này tham gia vào thúc đẩy và học hỏi về sự kích
thích môi trường, củng cố các hành vi dẫn đến các hiệu quả thích thú và
duy trì sự sống như các hoạt động ăn, uống. Não trước phức tạp hơn, ở
loài người vỏ não trước đặc biệt phát triển cho khả năng tư duy, lập kế
hoạch và khả năng liên kết ý nghĩ và ký ức. Một số khu vực đặc biệt của
não trước (thấy được nhờ công nghệ hình ảnh) được kích hoạt bởi kích
thích tạo ra “sự thèm muốn” ở những người nghiện, và ở các vùng khác ta
thấy chức năng hoạt động bất bình thường ở những người đang sử dụng
và nghiện chất kích thần cấp tính hoặc mãn tính.

Quá trình liên lạc trong não bộ xảy ra giữa các tế bào hoặc nơ ron (tế
bào thần kinh) đơn lẻ. Các nơ ron giao tiếp với nhau qua các thể truyền
tin hoá học được giải phóng qua các synapse (điểm tiếp nối giữa các tế
bào thần kinh) (xem Sơ đồ 3). Khi một nơ ron hưng phấn, tín hiệu điện
truyền đi từ thân tế bào, xuống sợi trục thần kinh đến nơron bên cạnh hoặc
qua một khoảng cách dài đến các khu vực não khác. Cuối trục thần kinh
là nút kết thúc. Để truyền thông tin từ nút kết thúc của một trục này đến
một trục khác cần phải vượt qua một khoảng cách. Khoảng này là khớp
thần kinh hoặc khe synapse. Thể truyền tin hoá học được phát ra từ nơron
truyền tin (nơron trước khớp thần kinh) đến nơron tiếp nhận, hay là nơron
sau khớp thần kinh. Các hoá chất này (các chất dẫn truyền thần kinh) có
các cấu trúc và chức năng đặc biệt và hoá chất nào được phóng thích phụ
thuộc loại nơron. Một số chất dẫn truyền thần kinh được nghiên cứu kỹ có
liên quan đến chất kích thần là dopamin, serotonin, norepinephrine, GABA,
glutamin và thuốc phiện nội sinh.

KHOA HäC THÇN KINH VỊ Sư DôNG Vµ  nghiÖn C¸C CHÊT KÝCH THÇN: B¸O C¸O TãM T¾T

15



Sơ đồ 3. Một nút tận cùng và khớp thần kinh
Sơ đồ này hiển thị chức năng thông thường của việc giải phóng chất dẫn
truyền thần kinh

Nguồn: Pinel JPJ (1990) Tâm sinh lý học. Boston, MA Allyin & Bacon
Được sự cho phép của nhà xuất bản

Não bao gồm hàng chục loại thể truyền tin hoá học khác nhau. Mỗi chất
dẫn truyền thần kinh gắn với một thụ thể tiếp nhận, giống như một ổ khoá
với một chìa (xem Sơ đồ 4). Sự gắn kết của một chất dẫn truyền thần kinh
với một thụ thể tiếp nhận sẽ đem lại hàng loạt thay đổi khác nhau trong
màng sau xi náp. Thụ thể tiếp nhận được đặt tên theo loại chất dẫn truyền
thần kinh mà chúng gắn kết, ví dụ như thụ thể tiếp nhận dopamin và sero-
tonin. Mỗi loại thụ thể tiếp nhận lại có nhiều phân nhóm. Các chất kích
thần có khả năng bắt chước các tác động của các chất dẫn truyền thần
kinh nội sinh, hoặc ảnh hưởng đến chức năng não thông thường bằng cách
ngăn chặn các chức năng thông thường, hoặc bằng cách sửa đổi sự tích trữ
thông thường, phóng thích và lọai bỏ các chất dẫn truyền thần kinh. Một
cơ chế quan trọng mà chất kích thần hoạt động là ngăn chặn sự hấp thu
lại chất dẫn truyền thần kinh sau khi nó phóng thích khỏi điểm cuối trước
khớp xi náp. Hấp thu lại là một cơ chế thông thường mà chất dẫn truyền
rời khỏi xi náp bằng màng xináp trước. Khi chặn sự hấp thu lại, hiệu quả
thông thường của chất dẫn truyền thần kinh được khuyếch đại. Các chất
kích thần gắn kết và tăng cường chức năng của thụ thể tiếp nhận là chất
chủ vận, nhưng ngược lại nó lại ngăn chặn các chức năng thông thường
của chất đối kháng khi gắn kết vào.
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Ty lạp thể

Túi xináp

Túi đựng dịch
giải phóng túi 
xi náp chứa
chất dẫn thần
kinh truyền

Khe xináp Màng xináp sau Màng xináp trước



Sơ đồ 4. Hai loại xi náp hoá học
Sơ đồ đầu tiên cho thấy sự gắn kết và mở ra của một kênh iôn cổng 
ligand. 
Sơ đồ thứ hai diễn tả hoạt hoá của thụ thể tiếp nhận cặp protêin G tạo ra
một kênh iôn mở ra qua một thể truyền tin thứ hai.

Nguồn: Rosenzweig MR, Leiman AL, Breedlove SM (1999) Tâm sinh lý học
Tái bản lần 2. Sunderland, MA, Hiệp hội Sinauer
Được sự cho phép của nhà xuất bản

Dược học tâm thần về hiện tượng nghiện 
với các loại chất kích thần khác nhau

Các chất kích thần phổ biến có thể chia thành nhóm làm dịu thần kinh
(vd. rượu, thuốc an thần/thuốc ngủ, dung môi dễ bay hơi), nhóm thuốc kích
thích (vd. nicoâtin, cocain, amphetamin, ecstasy), nhóm thuốc phiện (vd.
mócphin và heroin), và nhóm gây ảo giác (vd. PCP, LSD, cannabis).

Các chất kích thần có nhiều cách hoạt động trong não bộ để tạo hiệu
quả. Chúng gắn kết với các loại thụ thể tiếp nhận khác nhau, và có thể
tăng hoặc giảm hoạt động của nơron thần kinh qua các cơ chế khác nhau.
Hậu quả là chúng có tác động hành vi khác nhau, mức độ phát triển của
sự nhờn thuốc khác nhau, các biểu hiện cơn nghiện khác nhau và tác động
ngắn hạn và dài hạn khác nhau (Bảng 4). Tuy nhiên các chất kích thần có
những điểm chung trong việc tác động lên các vùng quan trọng của não
bộ tham gia vào sự kích thích. Đây là đặc điểm cơ bản liên quan đến lý
thuyết hình thành hiện tượng nghiện.
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Iôn Túi chứa chất
dẫn truyền TK 

Túi chứa chất
dẫn truyền TK 

chất dẫn 
truyền TK

bên trong
tế bào

bên ngoài
tế bào

kênh mở iôn chảy qua
màng

protein G được
kích hoạt

Tiểu protein G hoặc
chất trung gian tế bào

điều chỉnh các kênh ion

dòng chảy iôn
qua màng

mở kênh
ioân

G 
Proâteâin



Bảng 4. Tóm tắt tác động của chất kích thần thích
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Chất Cơ chế hoạt động Nhờn thuốc và Sử dụng kéo dài
chủ yếu cơn cơn nghiện

Ethanol

Thuốc 
an thần 
và thuốc
gây ngủ

Nicotin

Nhóm 
thuốc 
phiện

Cannabinoids
(cần sa)

Tăng tác động ức
chế của GABA và
giảm tác động
kích thích của 
glutamate. Tác
động củng cố có
thể liên quan đến
việc tăng cường
hoạt động trong
đường mesolimb
dopamin.

Hỗ trợ tác động
của chất ức chế
dẫn truyền thần
kinh nội sinh

Kích hoạt thụ thể
cảm nhận nicotin
nhóm cholinergic.
Tăng tổng hợp và
giải phóng
dopamin

Kích hoạt thụ thể
tiếp nhận gọi là
thụ thể tiếp nhận
các thuốc nhóm
opiod mu và
denta. Các thụ thể
này có rất nhiều ở
khu vực não tham
gia phản ứng với
các chất kích thần,
ví dụ như trong lộ
trình dopamin
mesolimpic.

Kích hoạt thụ thể
tiếp nhận.
Cũng tăng tác
động dopamin
trong lộ trình
mesolimpic

Nhờn thuốc hình thành
do tăng cường chuyển
hoá trong gan, và các
thay đổi với thụ thể tiếp
nhận trong não. Triệu
chứng lên cơn do sử
dụng lâu dài bao gồm
rung tay chân, toát mồ
hôi, thể trạng yếu, lo âu,
đau đầu, buồn nôn, nôn
mửa, co giật, co giật mê
sảng

Nhờn thuốc phát triển rất
nhanh với hầu hết các tác
động (trừ chống co giật)
do các thay đổi trong các
thụ thể tiếp nhận.
Đặc điểm lên cơn là sự lo
âu, thức giấc, lo âu, mất
ngủ, kích động, co giật.

Nhờn thuốc phát triển
qua các yếu tố chuyển
hoá cũng như các thay
đổi ở thụ thể tiếp nhận.
Đặc điểm lên cơn là biểu
hiện kích thích, thù địch,
lo âu, khó chịu, trầm
cảm, giảm nhịp tim, tăng
cảm giác thèm ăn.

Nhờn thuốc xuất hiện do
thay đổi thụ thể tiếp
nhận trong thời gian ngắn
và dài hạn và thay đổi
thích ứng trong cơ chế
mang dấu hiệu nội bào.
Triệu chứng lên cơn có
thể rất nặng và có những
đặc điểm là chảy nước
mắt, nước mũi, ngáp, ra
mồ hôi, bồn chồn, ớn
lạnh, chuột rút, đau nhức
cơ.

Nhờn thuốc phát triển
nhanh với hầu hết tác
động. Ít có biểu hiện cơn
nghiện do thời gian bán
huỷ dài của cannabinoids.

Cấu trúc và chức
năng não bộ bị
thay đổi, đặc biệt
là ở vỏ não thuỳ
trước trán; suy
giảm nhận thức;
giảm thể tích não

Suy giảm trí nhớ

Tác động đến
sức khoẻ do hút
thuốc đã được
ghi nhận rõ; khó
tách được tác
động của nicotin
với các thành
phần khác của
thuốc lá

Các thay đổi lâu
dài trong thụ thể
tiếp nhận thuốc
phiện và peptit;
thích ứng trong
tặng thưởng, thu
nạp và phản ứng
lại với stress.

Dùng cần sa lâu
ngày có thể làm
suy giảm nhận
thức lâu dài. Có
nguy cơ làm nặng
bệnh tâm thần.



Bảng 4. Tiếp tục
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Chất Cơ chế hoạt động Nhờn thuốc và Sử dụng kéo dài
chủ yếu cơn cơn nghiện

Cocain

Amphetamin

Ectasy

Thuốc hít

Ma tuý gây
ảo giác
(Hallucino-
gens)

Cocain ngăn chặn
sự nhận biết các
chất dẫn truyền tin
như là dopamin,
nhờ đó kéo dài tác
dụng.

Tăng giải phóng
dopamin từ các
điểm cuối thần kinh
và và ngăn cản sự
hấp thu lại của
dopamin và các
chât dẫn truyền tin
liên quan

Tăng cường giải
phóng serotonin và
ngăn chặn hấp thu
lại.

Dễ ảnh hưởng đến
các chất dẫn truyền
tin hạn chế, giống
như thuốc an thần
và thuốc ngủ.
Msolimbic dopamin
được kích hoạt.

Các chất khácnhau
trong nhóm này tác
động đến các cơ
quan thụ cảm não
bộ khác nhau như
serotonin, glutamate
và acetylcholin.

Có thể xảy ra nhờn
thuốc cấp tính trong
thời gian ngắn. Không
có nhiều bằng chứng
của cơn nghiện, tuy
nhiên trầm cảm khi
ngừng dùng thuốc rất
phổ biến ở người
nghiện.

Nhờn thuốc phát triển
rất nhanh tác động
đến hành vi và sinh
lý. Đặc điểm cơn
nghiện là mệt mỏi, suy
nhược, bồn chồn và
thèm thuốc nặng.

Nhờn thuốc có thể
phát triển ở một số cá
nhân. Triệu chứng lên
cơn phổ biến nhất là
suy nhược và mất ngủ.

Có một số nhờn thuốc
phát triển nhưng khó
dự đoán. Dễ bị lên
cơn co giật trong thời
gian cắt cơn.

Nhờn thuốc phát triển
nhanh thành các hậu
quả về thể chất và
tâm lý. Không có bằng
chứng lên cơn.

suy giảm nhận
thức, bất bình
thường ở một số
vùng của vỏ não,
suy giảm chức
năng  vận động
và giảm  thời gian
(khả năng) đáp
ứng.

Ngủ không yên,
bồn chồn, chán
ăn, thay đổi trong
thụ thể tiếp nhận
dopamin của não,
thay đổi trao đổi
chất tại vùng của
não, suy giảm
nhận thức và cơ
vận động (13,14)

Tổn hại hệ thống
serotonin não bộ
dẫn đến hậu quả
về sinh lý và hành
vi. Về lâu dài có
những vấn đề về
thần kinh và thể
lực như suy giảm
trí nhớ và khả
năng kiểm soát và
tự quyết, hoang
tưởng, phiền
muộn và hay
hoảng sợ (15,16)

Thay đổi trong thụ
thể tiếp nhận
dopamin và chức
năng; suy giảm
chức năng nhận
thức; có các vấn
đề về thần kinh
và tâm thần.

Loạn thần kinh
cấp tính hoặc mãn
tính, vẫn tơ tưởng
hoặc tái nghiện lại
một thời gian lâu
sau khi dùng đến
nó.



Cơ sở sinh học thần kinh và hành vi sinh học 
của việc phát triển nghiện chất kích thần 
Nghiện là một quá trình thu nạp có sự tham gia của các khu
vực não bộ
Quá trình hình thành và phát triển nghiện có thể được xem như là một
phần của quá trình thu nạp qua các thay đổi lâu dài trong hành vi là kết
quả của tác động qua lại giữa chất kích thần và môi trường liên quan.
Người dùng thuốc trải qua tác động kích hoạt tâm thần đạt sự thoả mãn và
sảng khoái cao độ và kích hoạt não và làm cho hành vi này dễ dàng lặp
lại.

Tuy nhiên hiệu quả thoả mãn đơn thuần của thuốc chưa thể giải thích
được vì sao một số chất kích thần có thể dẫn đến tất cả các hành vi liên
quan đến hiện tượng nghiện (Hộp 2). Tương tự như vậy, sự nghiện của cơ
thể vào thuốc qua các triệu chứng lên cơn khi ngừng sử dụng thuốc có thể
là nguyên nhân của việc sử dụng và nghiện nhưng không giải thích được
vì sao tình trạng nghiện được duy trì và phát triển, đặc biệt sau một thời
gian dài không dùng đến thuốc. Điều gì đã làm các chất gây nghiện có
thể khiến người ta mất việc và tan vỡ gia đình để đeo đẳng chúng? Quá
trình nào mà hành vi dùng chất kích thần ở một số người lại trở thành bắt
buộc phải săn lùng bằng được để sử dụng với cái giá phải hy sinh hầu hết
mọi thứ; và điều gì làm người ta không thể ngừng thuốc hay là tái nghiện?
Dường như đó là do sự tác động qua lại phức tạp của các yếu tố tâm lý,
xã hội và sinh học thần kinh.

Các biểu hiện sinh học trong hiện tượng nghiện
Não bộ có các hệ thống đã tiến hoá có khả năng hướng dẫn và chỉ đạo
hành vi đáp ứng với các tác nhân kích thích, điều này mang tính then chốt
với sự tồn tại. Ví dụ, các kích thích liên quan đến thức ăn, nước uống hay
một người bạn đời đều kích hoạt các lộ trình đặc biệt và tăng cường các
hành vi dẫn tới việc đạt được các mục tiêu tương ứng. Các chất kích thần
cũng kích hoạt giả tạo những lộ trình tương tự, nhưng với cường độ mạnh,
dẫn đến việc tăng cường động lực tiếp tục hành vi này. Do vậy, theo thuyết
này, nghiện là kết quả của tác động qua lại phức tạp của tác động sinh lý
học của chất gây nghiện tác động lên các vùng của não bộ có liên quan
đến động cơ và tình cảm, kết hợp với “tích luỹ hay duy trì” mối quan hệ
giữa chất kích thần và tín hiệu liên quan chất kích thần.

Lộ trình dopamin mesolimbic
Mặc dù mỗi loại chất kích thần đều có cơ chế dược lý cơ bản duy nhất
của riêng chúng (Bảng 4), nhiều loại cùng kích hoạt lộ trình mesolim
dopamin (Xem Sơ đồ 5), dù qua các cơ chế khác nhau tuỳ vào mỗi chất.
Lộ trình mesolim dopanim nằm ở một vùng của não là não giữa, và là hệ
thống liên quan nhiều nhất đến tiềm năng gây nghiện của chất kích thần
(17). Hai khu vực rất quan trọng với vấn đề nghiện thuốc là khu vực mái 
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bụng (VTA), và khu vực nó giao tiếp là nhân mái (nucleus accumbens).
Khu vực mái bụng là một khu vực tập trung rất nhiều nơron thần kinh chứa 
đựng các chất dẫn truyền dopamin. Thân tế bào của các nơron này gửi các
thông tin đến các khu vực não bộ liên quan đến cảm xúc, suy nghĩ, trí nhớ
và lập kế hoạch và thực hiện các hành vi. Nhân mái là một khu vực não
bộ rất quan trọng tham gia vào sự thúc đẩy và học hỏi và chuyển tin của
tác nhân kích thích (18,19). Chất kích thần tăng cường việc giải phóng
dopamin ở nhân mái được coi là một sự kiện quan trọng trong sự tăng
cường.

Động lực và động cơ
Động lực và động cơ là những khái niệm quan trọng liên quan đến vấn đề
nghiện. Lộ trình mesolim dopamin của não bộ cho thấy có sự tham gia mật
thiết của các quá trình thúc đẩy: tức là tác nhân kích thích được thừa nhận
vai trò quan trọng với sự sinh tồn có tầm quan trọng đặc biệt trong não bộ.
Động lực là sự phân công khả năng chú ý và hành vi cho tác nhân kích
thích trong mối liên hệ với các hệ quả đã được dự đoán. Động cơ là tác
nhân kích thích gọi ra sự phản ứng trên cơ sở các hệ quả đã được đoán
định. Ví dụ, nếu một người không đói, kích thích khứu giác và thị giác liên
quan đến thức ăn (động cơ) sẽ có ít tác động đến hành vi hoặc sự chú ý 
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Sơ đồ 5. Lộ trình mesolim dopamin

Vỏ não thùy
trước trán

Nhân mái
Khu vực
mái bụng



(động lực) của người đó. Tuy nhiên nếu người đó đói, hình ảnh và hương
vị của thức ăn sẽ làm cho anh ta chú ý và chuyển động để lấy thức ăn.
Nếu một người đang chết đói và không có gì để kiếm được thức ăn, anh
ta thậm chí sẽ lấy cắp hoặc phạm tội để chiếm được thức ăn. Hiện tượng
này được biết đến là phản ứng động lực - động cơ, hoặc phản ứng theo
kiểu cả giá trị động cơ của kích thích lẫn thúc đẩy đạt được được kích
thích.

Trong tình trạng nghiện chất kích thần, chất kích hoạt tâm thần liên tục
kích hoạt hệ thống thúc đẩy của não bộ, nơi bình thường chỉ được kích
hoạt bởi những kích thích tố như thức ăn, nước uống, nguy hiểm và bạn
đời. Não bộ bị chất kích thần “đánh lừa” nên phản ứng cứ như là chất kích
thần và các kích thích tố của chúng là cần thiết về mặt sinh học. Với việc
thường xuyên dùng chất kích thần, mối liên kết này ngày càng mạnh hơn,
khơi gợi sự phản ứng về hành vi và hoá thần kinh lớn hơn. Hiện tượng
này được biết đến như là sự mẫn cảm với động cơ, nhờ đó các chất kích
thần và các kích thích tố khi sử dụng chúng đảm nhận tầm quan trọng gia
tăng về động lực và hành vi (20). Qua các quá trình học hỏi liên kết, động
cơ dùng chất kích thần có thể được các kích thích tố (môi trường, con
người, khách thể) liên kết với việc sử dụng chất kích thần kích hoạt, tạo
ra sự khao khát hoặc thèm muốn có thể nhấn chìm con người và gây ra
tái nghiện, cho dù sau một thời gian dài không sử dụng chúng. Điều này
góp phần cho chúng ta hiểu biết vì sao các triệu chứng cai nghiện đơn
thuần chưa đủ để giải thích đầy đủ về hiện tượng nghiện, bởi vì thậm chí
những người đã cắt cơn hoàn toàn có thể tái nghiện trở lại khi đối phó với
các hoàn cảnh đa dạng khác nhau.

Trong suy nghĩ về hiện tượng nghiện, điều quan trọng phải nhớ là trong
suốt một cuộc đời nhiều người thử nghiệm nhiều loại chất có khả năng gây
nghiện nhưng đại đa số không bị nghiện. Cũng có sự khác nhau về cá
nhân trong việc mắc nghiện do các yếu tố về môi trường và di truyền.

Cơ sở di truyền học về sự khác nhau của con người trong
việc mắc và bảo vệ đối với chất gây nghiện 
Hội tụ các yếu tố cá nhân, văn hoá, sinh học, môi trường và xã hội có thể
làm tăng hay giảm khả năng và mức tiêu thụ chất kích thần của một cá
thể. Mặc dù các yếu tố trong Hộp 3 liên quan nhiều hơn đến việc bắt đầu
dùng thuốc hơn là quá trình đã nghiện, nhiều nhân tố trong đó cũng liên
quan đến cả hai hiện tượng.

Một lĩnh vực của nghiên cứu khoa học thần kinh đã xem xét chất kích
thần hoạt động như thế nào ở góc độ di truyền sinh học chung. Nghiên
cứu gien tập trung vào sự khác biệt trong hoạt động của các chất gây
nghiện giữa người này với người kia là do sự khác nhau về di truyền. Bên
cạnh yếu tố về văn hoá và xã hội, sự khác nhau về cấu trúc gien giải thích
phần cơ bản của sự khác biệt trong sử dụng và mắc nghiện chất kích thần
ở các cá nhân. Tuy nhiên việc xác định các gien tham gia là điều không
đơn giản.
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Hộp 3. Các yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ đối với sử dụng chất 
tác động đến trí tuệ, hành vi

Mặc dù, một số bệnh là do một gien đơn lẻ gây ra ví dụ bệnh
Huntington, phần lớn các rối loạn khác ở dạng phức tạp là do sự tác động
qua lại của nhiều gien với các yếu tố môi trường. Nghiện chất kích thần là
một dạng rối loạn phức tạp. Do đó dùng chất kích thần sẽ có tác động
mạnh đến người mang gien dễ bị tổn thương với nghiện thuốc lớn hơn
nhiều so với người không có gien này. Điều này cũng làm cho việc nghiên
cứu gien về hiện tượng nghiện càng thêm phức tạp, mặc dù đã có những
tiến bộ lớn trong những năm gần đây trong việc xác định gien có thể góp
phần đến sự phát triển của thói nghiện thuốc. Nghiên cứu về kiểu di truyền
trong các gia đình, ở các cặp sinh đôi cùng trứng và khác trứng, và ở những
người làm con nuôi đã cung cấp thông tin về phạm vi và vai trò của các
yếu tố di truyền trong hiện tượng nghiện. Một số nghiên cứu khác xem xét
sự di truyền của các đặc điểm liên quan để cố gắng xác định vùng gien
nào có thể có vai trò quan trọng. Nghiên cứu các gien tình nghi có khả
năng tham gia vào gây nghiện, ví dụ gien thụ thể cảm nhận thuốc nhóm
opiod đối với hiện tượng nghiện thuốc.

Có bằng chứng quan trọng về di truyền về nghiện thuốc lá giữa các
nhóm dân số, giới tính và tuổi tác (25,26). Các nghiên cứu đã đưa ra giả
thuyết là có nhiều gien khác nhau đóng góp vào nhiễm và nghiện hút 
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Yếu tố nguy cơ Yếu tố bảo vệ

Môi trường Môi trường
Sự sẵn có của thuốc Tình hình kinh tế
Nghèo đói Khả năng kiểm soát tình huống
Thay đổi xã hội Hỗ trợ xã hội
Văn hóa đồng nhóm Hội nhập với xã hội
Nghề nghiệp Các sự kiện tốt đẹp 
Quy tắc văn hoá, thái độ trong cuộc sống
Chính sách về ma tuý, 
thuốc lá và rượu

Cá nhân Cá nhân

Sắp xếp gien  Khả năng ứng phó
Nạn nhân của lạm dụng trẻ em Hiệu quả bản thân
Rối loạn tính cách Quan niệm về các nguy cơ
Trục trặc về gia đình Lạc quan
và các vấn đề nghiện Hoạt động liên quan đến 

û Học kém ở trường sức khỏe
Tổn thất xã hội Khả năng chống đỡ áp lực xã hội
Suy nhược và có hành vi tự tử Hoạt động sức khoẻ nói chung



thuốc (27-29). Các gien tham gia vào chuyển hoá nicotin có thể là những
yếu tố nguy cơ quan trọng của thói hút thuốc; và sự biến dạng trong những
gien này có thể là một yếu tố quyết định chính về mức độ và lượng tích
trữ nicotin não bộ.

Di truyền có vai trò đáng kể trong nghiện rượu bao gồm cả tần suất và
liều lượng uống (30-37). Gien có thể có vai trò quan trọng trong sự liên kết
này tham gia vào quá trình chuyển hóa rượu (38), và thụ thể tiếp nhận đối
với các chất dẫn truyền tin GABA (38), serotonin (39),và dopamin (38).
Biến dị di truyền trong các enzim chuyển hoá rượu cũng được xác định có
thể là cơ sở cho một số khác biệt trong tiêu thụ rượu (40-42). Một số nghiên
cứu cho ta bằng chứng là di truyền nghiện thuốc phiện cao, ước tính gần
70% (ví dụ 43). Đây có thể là do sự khác bịêt di truyền ở thụ thể tiếp nhận
thuốc phiện hoặc các enzim chuyển hoá thuốc phiện.

Gien cũng có vai trò trong việc sử dụng và mắc nghiện tổng hợp các
loại rượu, thuốc lá và các chất kích thần khác (30,43-48). Có một nghiên
cứu ước tính là nguy cơ mắc nghiện giữa những người có họ hàng với người
nghiện cao gấp 8 lần so với người bình thường đối với một loạt các chất
gây nghiện bao gồm thuốc phiện, cần sa, an thần và cocain (49,50).

Các phát hiện về gien cho thấy nghiên cứu gien có nhiều triển vọng.
Các số liệu về gien đã được sử dụng và có thể tăng sự hiểu biết của chúng
ta về căn nguyên của hiện tượng nghiện, sự khác nhau về nguy cơ giữa
các cá thể khác nhau. Một khi đã xác định được gien làm thay đổi khả
năng dễ mắc nghiện, một thách thức lớn sẽ là hiểu được chức năng của
các gien này tác động qua lại với sự ảnh hưởng của môi trường lên vấn đề
nghiện như thế nào (51). Thông tin này hình thành cơ sở cho các công cụ
chuẩn đoán mới cũng như cho dược trị và can thiệp hành vi mới. 

Sàng lọc gien dựa vào kết quả nghiên cứu có thể xác định được các
nhóm người có nguy cơ mắc nghiện hoặc bị ảnh hưởng từ một chất kích
thần cụ thể. Tuy nhiên điều này cũng đặt ra nhiều vấn đề đạo đức vì việc
xác định các nhóm người này mới chỉ là khả năng chứ chưa chắc chắn. Từ
kết quả sàng lọc này có thể tiến hành các hành động tích cực như thông
báo cho những người dễ bị ảnh hưởng (hoặc bố mẹ hay cho người bảo trợ
nếu là trẻ em), và các can thiệp phòng ngừa như giáo dục trị liệu hoặc các
can thiệp khác nhằm giảm tình trạng dễ bị tổn thương với việc sử dụng
thuốc và mắc nghiện. Có những vấn đề về đạo đức rất rõ như sự kỳ thị,
tính riêng tư và chấp thuận điều trị.

Sự khác biệt về gien có thể ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của việc
dùng chất kích thần, vd. gây thoả mãn chủ quan. Các yếu tố di truyền cũng
có thể tác động mạnh đến độc tính của thuốc, cả về quá liều sử dụng và
các ảnh hưởng sức khoẻ lâu dài. Di truyền cũng ảnh hưởng đến cường độ
tác động kích thích của một công thức và liều lượng của một loại chất kích
thần, sự phát triển của nhờn thuốc, lên cơn và thèm muốn. Ngoài ra nghiện
chất kích thần có thể có chung mối tương đồng về sinh học thần kinh với
nhiều hình thức bệnh tâm thần, điều đó cho thấy các chiến lược phòng
ngừa và điều trị chung có thể có tác dụng với cả hai loại.
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Đồng thời mắc bệnh tâm thần và nghiện chất kích thần
Có mối tương đồng hoặc xảy ra đồng thời của nghiện chất kích thần ở
ûnhững người có bệnh tâm thần cao hơn ở những người không mắc bệnh
tâm thần. Điều này cho thấy hoặc là có một cơ sở sinh học thần kinh chung
cho cả hai, hoặc là các hiệu quả của sự tác động qua lại ở một mức độ
nào đó. Nghiên cứu căn nguyên của bệnh tâm thần lẫn hiện tượng nghiện
chất kích thần sẽ giúp mở ra các chiến lược phòng ngừa và điều trị cho cả
hai. Có nhiều giả thuyết giải thích vì sao bệnh tâm thần và mắc nghiện xảy
ra đồng thời:
1. Có thể có cơ sở sinh học thần kinh tương tự cho cả hai;
2. Dùng chất kích thần có thể giúp loại trừ một số triệu chứng của bệnh

tâm thần hoặc tác dụng phụ của thuốc;
3. Dùng chất kích thần có thể thúc đẩy bệnh tâm thần hoặc dẫn đến 

những thay đổi về sinh học có những yếu tố chung với bệnh thần kinh.
Tất cả những giả thuyết này đều có một số bằng chứng. Điều thú vị là

hiệu quả của nhiều chất kích thần có thể tạo ra các hội chứng giống như
bệnh tâm thần. Ví dụ, amphetamin và cocain có thể gây ra các hội chứng
giống như loạn thần kinh. Các chất gây ảo giác có thể tạo ra ảo giác là
một khía cạnh của một số chứng loạn thần kinh. Hơn nữa chất kích thần
thường xuyên thay đổi trạng thái tinh thần, tạo ra các cảm giác hưng phấn
hoặc sung sướng, hoặc tạo ra triệu chứng suy nhược trầm cảm đặc biệt
trong thời gian cắt cơn. Chất kích thần cũng có thể thay đổi chức năng
nhận thức, đó cũng là một đặc điểm chính của nhiều bệnh tâm thần. Tất
cả các yếu tố này gợi ra những cơ sở sinh học thần kinh cho cả bệnh tâm
thần và hiện tượng nghiện.

Một số nghiên cứu ở Mỹ đã báo cáo rằng hơn 50% những người bị rối
loạn tâm thần cũng bị nghiện chất kích thần so với 6% ở những người bình
thường (dân số chung); và khả năng nghiện chất kích thần ở người mắc
bệnh tâm thần cao 4,5 lần so với những người bình thường (52). Rõ ràng
là có sự trùng lắp đáng kể ở những rối loạn này.

Tỉ lệ nghiện rượu suốt đời ở người bị rối loạn tâm thần là 22% so với
14% ở người bình thường, và khả năng nghiện rượu nếu người đó bị một
chứng rối loạn tâm thần cao 2,3 lần so với người bình thường (52). Nghiên
cứu ở Mỹ trong 20 năm qua đã cho thấy tỉ lệ của rối loạn suy nhược nghiêm
trọng là 38-44% ở những người nghiện rượu so với chỉ 7% ở những người
không mắc nghiện (35,53-61). Hơn nữa, khoảng 80% người nghiện rượu có
triệu chứng suy nhược (52,62-64). Một người nghiện rượu có khả năng mắc
bệnh tâm thần phân liệt cao 3,3 lần so với người bình thường, và người bị
tâm thần phân liệt có khả năng nghiện rượu cao 3,8 lần so với người bình
thường (52).

Những người bị bệnh tâm thần, đặc biệt là tâm thần phân liệt, có tỉ lệ
hút thuốc lá cao hơn những người bình thường. Tuỳ theo loại bệnh tâm
thần cụ thể, đã có báo cáo 26-88% bệnh nhân tâm thần hút thuốc so với
tỉ lệ 20-30% ở người bình thường (65-67). Có một số mối liên hệ chặt chẽ
giữa rối loạn suy nhược nặng và hút thuốc lá. Tại Mỹ có tới 60% người 

nghiện thuốc lá nặng đã có tiền sử bệnh tâm thần (67,68), và sự rối loạn
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suy nhược ở người hút thuốc gấp hai lần những người không hút (65). Hơn
nữa, những người hút thuốc có tiền sử suy nhược lâm sàng chỉ có cơ hội
thành công cai thuốc bằng một nửa những người hút thuốc không suy
nhược (14% so với 28%) (65). Số liệu dịch tễ học cho thấy tỉ lệ rối loạn suy
nhược là 32% ở người sử dụng cocain, và chỉ có 8-13% ở người không sử
dụng cocain (52,54,56,58,69).

Mức độ xảy ra đồng thời bệnh tâm thần phân liệt và sử dụng chất kích
thần cũng cao. Sử dụng chất kích thần ở người bị bệnh tâm thần phân liệt
cao 2-5 lần so với người khác, và cũng phổ biến hơn ở những người bệnh
tâm thần khác (70). Do đó, một điều thấy khá rõ là nghiện chất kích thần
có một mối liên hệ đáng kể với các bệnh tâm thần. Mặc dù đa số các
nghiên cứu về các bệnh xảy ra đồng thời mới được tiến hành ở một vài
nước và cũng chưa có căn cứ vững chắc về số liệu, nghiên cứu khoa học
thần kinh ở góc độ ngăn ngừa và điều trị một chứng rối loạn cũng sẽ có
lợi cho các chứng bệnh khác.

Phòng ngừa và điều trị: mối liên hệ với khoa học thần
kinh và các vấn đề đạo đức
Nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học thần kinh đã dẫn đến sự phát triển
của nhiều can thiệp dược trị và điều chỉnh hành vi nhằm điều trị nghiện
chất kích thần. Khá nhiều can thiệp đã thành công, trong khi một số cũng
gây tranh cãi vì các lý do đạo đức. Sắp có phương thức điều trị mới và với
thêm nghiên cứu có thể cải thiện được công tác điều trị. Sự kết hợp các
liệu pháp dược lý và điều chỉnh hành vi tỏ ra hiệu quả nhất trong công
tác điều trị cai nghiện. Một câu hỏi được nhiều người quan tâm đến đó là
việc đo lường mức độ thành công: liệu điều trị được coi là thành công chỉ
khi hoàn toàn không sử dụng đến chất kích thần? Hay là giảm liều lượng,
giảm tần suất hay giảm sử dụng gây nguy hại là đủ để thành công? Các
liệu pháp dược trị hiện hành được trình bày ở Bảng 5.

Các phương pháp điều trị
Hiện có rất nhiều các loại dược trị và can thiệp hành vi có hiệu quả đã
được chứng minh. Về dược trị, có thể lựa chọn thuốc hay tiến trình can
thiệp với hoạt động của chất kích thần trong cơ thể bằng cách này hay
cách khác, lấy đi tác dụng nổi trội khi sử dụng chất đó hoặc làm cho việc
dùng nó trở nên mất tác dụng. Ví dụ, phong bế thụ thể tiếp nhận thuốc
phiện naloxone và naltrexon, làm giảm tác động thoả mãn của thuốc phiện
và rượu (xem Bảng 5). Một ví dụ khác là disulfiram tác động đến chuyển
hoá rượu và làm cho uống rượu trở thành ác cảm. Tuy nhiên, những thuốc
này chỉ có tác dụng khi người nghiện sử dụng nó. Nhiều kinh nghiệm cho
thấy vấn đề chính với những thuốc này là sự tuân thủ kiên nhẫn: thường
là những người có tiền sử nghiện nặng thường không giữ được cam kết áp
dụng liệu pháp dược trị liên tục.

Một lựa chọn dược trị khác là d

KHOA HäC THÇN KINH VỊ Sư DôNG Vµ  nghiÖn C¸C CHÊT KÝCH THÇN: B¸O C¸O TãM T¾T

26



KHOA HäC THÇN KINH VỊ Sư DôNG Vµ  nghiÖn C¸C CHÊT KÝCH THÇN: B¸O C¸O TãM T¾T

27

Chất Điều trị Hiệu quả

Rượu

Nicotin

Heroin

Acamprosate là chất tổng
hợp có cấu trúc giống như
acid amin tự nhiên. Phục
hồi lại hoạt động bình
thường của nơron đã trở nên
kích thích cao độ do phơi
nhiễm rượu lâu dài.

Naltrexon: phong bế thụ thể
tiếp nhận thuốc phiện.

Disufiram tương tác với sự
trao đổi bình thường của
acetyaldehid, một sản phẩm
chuyển hoá của rượu. Nồng
độ acetaldehid cao sẽ sản
sinh ra phản ứng khó chịu
làm mất cảm giác thèm
rượu.

Thay thế nicotin bằng cao
hay kẹo cao su nicotin

Bupropion: một chất ức chế
hấp thu lại dopamin và nor-
epinephrine và ngăn chặc thụ
thể tiếp nhận nicotin

Liệu pháp miễn dịch: Đã đề
xuất vaccin có thể ngăn ngừa
nicotin gây tác động lên não
bộ

Methadon (chất chủ vận
thuốc phiện tổng hợp)

Buprenorphine: Chủ vận bán
phần tại thụ thể tiếp nhận
thuốc phiện mu và tác nhân
đối kháng yếu tại thụ thể
tiếp nhận thuốc phiện kappa

Nhìn chung, bệnh nhân điều trị
bằng acamprosate có tỉ lệ hoàn
thành điều trị cao hơn đáng kể,
khoảng cách giữa các lần uống,
tỉ lệ kiêng và/hoặc tổng thời
gian kiêng, so với bệnh nhân
điều trị bằng placebo (73).

Naltrexon có hiệu quả trong việc
giảm tái nghiện, giúp giữ được
kiêng và giảm lượng rượu (74).

Hiệu quả của disulfirm khác
nhau và có thể không đạt vì nhu
cầu chuẩn độ liều lượng cẩn
thận và yêu cầu tuân thủ liệu
trình ngặt nghèo.

Mọi liệu pháp thay thế nicotin
đều có hiệu quả ngang nhau giúp
người nghiện bỏ được thuốc lá.
Kết hợp với nâng cao tuyên
truyền rộng rãi trên phương tiện
thông tin đại chúng về tác hại của
hút thuốc đã giúp cho thành công
của cai nghiện thuốc lá tăng cao.

Bupropion tăng cường tỉ lệ kiêng
hút thuốc của người nghiện, đặc
biệt là khi kết hợp với liệu pháp
thay thế (76,77).

Chưa có vaccin cho thử nghiệm
lâm sàng. Thí nghiệm trên chuột
đã cho kết quả khích lệ.

Điều trị duy trì methadon có kết
quả an toàn và hiệu quả giúp
người nghiện bỏ được heroin, đặc
biệt khi kết hợp với các liệu pháp
hành vi hoặc tư vấn và các dịch
vụ hỗ trợ khác.

Phải mất một thời gian tương đối
dài, hiệu quả an toàn.

Bảng 5. Điều trị dược lý đối với nghiện chất kích thần



Dùng thuốc có thể phần nào bắt chước tác động của chất kích
thần mà không gây tác hại như chất gây nghiện. Ở đây muốn nói đến liệu
pháp thay thế, hoặc điều trị duy trì. Phương án này được nghiên cứu và sử
dụng rộng rãi cho thuốc phiện với chất thay thế codein, methadon,
buprenorphine và các chất khác thay thế cho heroin hoặc các loại thuốc
phiện khác nhằm giảm sử dụng thuốc phiện bất hợp pháp, giảm tội phạm,
giảm tử vong và bệnh tật liên quan đến dùng chất kích thần. Methadone
và buprenophine, hai loại thuốc được sử dụng phổ biến nhất cũng được kê
đơn để giải độc/cai nghiện thuốc phiện trong thời gian ngắn. Tuy nhiên dù
sử dụng phương pháp nào, dễ dẫn đến việc sử dụng nhiều chất thay thế.
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Chất Điều trị Hiệu quả

Cocain

Thuốc
an
thần/
thuốc
ngủ

Levo-alpha-acetyl-methadol
(LAAM): một loại thuốc phiện
tổng hợp

Naltrexon ngăn chặn hiệu
quả của mocphin, heroin và
các thuốc phiện khác bằng
cách hoạt động ở dạng tác
nhân đối kháng với thụ thể
tiếp nhận thuốc phiện

GBR 12909 là một chất ức
chế hấp thu dopamin kháng
lại hiệu quả cocain đến
nơron thần kinh mesolim
dopamin ở chuột (78), và
ngăn chặn tự dùng cocain
của khỉ nâu.

Liệu pháp miễn dịch: cocain
được chất kháng thể đặc
hiệu kháng cocain và ngăn
cản nó vào não.

Dần dần giảm liều lượng kết
hợp với liệu pháp hành vi

Thuốc phiện tổng hợp có tác
dụng kéo dài có thể sử dụng điều
trị nghiện heroin đòi hỏi thời gian
điều trị lâu dài, nhưng chỉ cần
uống 3 lần một tuần, do đó thuận
lợi cho những người dùng liệu
pháp này.

Liệu pháp này bắt đầu sau khi cai
nghiện có sự giám sát bằng thuốc,
bởi vì naltrexone không chống lại
hiệu quả cơn nghiện, và trong
thực tế có thể thúc đẩy biểu hiện
lên cơn. Bản thân naltrexon
không có tác động chủ quan hoặc
tiềm năng phát triển mắc nghiện.
Bệnh nhân không tuân thủ liệu
trình là vấn đề phổ biến. Do đó
muốn có kết quả điều trị ưu điểm,
cần phải có mối quan hệ trị liệu
tích cực, tư vấn hoặc liệu pháp
hiệu quả và giám sát việc tuân
thủ uống thuốc thật cẩn thận.

Thử nghiệm lâm sàng đang trong
giai đoạn lập kế hoạch

Đang tiến hành thử nghiệm lâm
sàng.

Hiệu quả



Liệu pháp thay thế nhằm giảm dùng thuốc phiện bất hợp pháp bằng cách
ổn định người nghiện trong thời gian lâu cần thiết để giúp họ tránh 
những phương thức dùng chất kích thần trước đây kèm theo những tác 
hại của chúng, bao gồm cả dùng chung dụng cụ tiêm chích. Điều trị phổ
biến nhất, duy trì bằng methadone, đã được minh chứng có hiệu quả 
trong việc giảm nguy hại của chất kích thần mà không để lại hậu quả cho
sức khoẻ trong hàng trăm nghiên cứu khoa học. So với việc sử dụng 
thuốc phiện bất hợp pháp, những người đã trải qua điều trị duy trì
methadon ít bị ở tù và vào bệnh viện hơn, hội nhập xã hội tốt hơn và 
có tỉ lệ nhiễm HIV thấp hơn, ít dính líu đến tội phạm hơn và sống lâu 
hơn (71).

Liệu pháp thay thế bấy lâu nay cũng gây tranh cãi, với lý lẽ viện vào
vấn đề đạo đức. Một mặt, người ta nói Nhà nước hoặc cơ quan chuyên môn
điều trị mà lại góp phần vào việc duy trì sự nghiện là không đúng chuẩn
mực. Mặt khác, lập luận ngược lại là liệu pháp điều trị thay thế làm giảm
những nguy hại đã được minh chứng cho xã hội (ví dụ hành vi phạm tội)
hoặc cho cá nhân (vd. nhiễm HIV) suy cho đến cùng cũng là vấn đề đạo
đức.

Với các liệu pháp tác động đến hiệu quả kích thích hoặc làm cho việc
sử dụng trở thành ác cảm, khía cạnh đạo đức là sự ưng thuận điều trị của
bệnh nhân và các nguyên tắc điều trị ép buộc. Việc sử dụng liệu pháp
miễn dịch, ví dụ cho nghiện cocain (xem Bảng 5), đặc biệt ở mức độ không
thể đảo ngược được sẽ dấy lên những vấn đề đạo đức khó khăn. Các phát
hiện của khoa học thần kinh về việc sử dụng  kích thích có chung nhiều
lộ trình trong não bộ với các hoạt động khác của con người cũng đưa ra
câu hỏi liệu các khoái cảm khác hoặc hoạt động của con người có thể bị
điều trị làm cho có tác động ngược lại? Ứng dụng công nghệ biến đổi gien
cũng sẽ dấy lên nhiều vấn đề đạo đức như vậy về các thay đổi tiềm năng
vĩnh viễn.

Bên cạnh điều trị dược lý, liệu pháp hành vi cũng được dùng trong điều
trị nghiện. Rất thú vị khi liên hệ các liệu pháp này với các quá trình học
hỏi đã được thảo luận về hiệu quả của chất kích thần lên não bộ. Liệu
pháp nhận thức và động lực được thiết kế để hoạt động giống như tiến
trình thúc đẩy bị chất kích thần ảnh hưởng trong não. Các liệu pháp này
cố gắng thay thế động lực sử dụng chất kích thần bằng động lực tham gia
các hành vi khác. Lưu ý rằng các liệu pháp này dựa vào nguyên tắc giống
như học hỏi và động lực được dùng để mô tả quá trình tiến triển của hiện
tượng nghiện. Ví dụ, quản lý dự phòng dùng nguyên tắc củng cố tích cực
và trừng phạt để quản lý hành vi. Liệu pháp hành vi nhận thức và ngăn
ngừa tái nghiện giúp người ta phát triển các liên kết phản ứng kích thích
mới sẽ không tham gia vào sử dụng chất kích thần hoặc thèm muốn. Các
nguyên tắc này được sử dụng nhằm cố gắng “không thu nạp” hành vi liên
quan đến nghiện và học thêm các phản ứng thích nghi. Do đó  các cơ chế
sinh học thần kinh tham gia vào hình thành và phát triển nghiện cũng như
tham gia vào học để vượt qua cơn nghiện.

Thông tin trong Hộp 4 tóm tắt các loại liệu pháp tâm lý và can thiệp
hành vi (72).

29

KHOA HäC THÇN KINH VỊ Sư DôNG Vµ  nghiÖn C¸C CHÊT KÝCH THÇN: B¸O C¸O TãM T¾T



Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu khoa học thần kinh về nghiện
Bước tiến nhanh trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học thần kinh đã đem
đến một loạt các vấn đề đạo đức mới trong nghiên cứu và điều trị cần phải
giải quyết. Một tập hợp đầy sức thuyết phục các nguyên tắc đạo đức là
hướng dẫn cho các nguyên tắc nghiên cứu sinh y học (80,81). Có các
nguyên tắc về tôn trọng quyền cá nhân, không ác ý, nhân ái và công bằng.
(82).

Nguyên tắc tôn trọng quyền cá nhân là luôn đạt được sự đồng thuận có
am hiểu khi tham gia điều trị hoặc tham gia vào nghiên cứu, tình nguyện
tham gia nghiên cứu, và giữ bí mật và thông tin cá nhân mà người tham
gia nhiên cứu đã cung cấp cho nhà nghiên cứu. Nguyên tắc phi ác tâm có
nghĩa “không gây hại” đòi hỏi các nhà nghiên cứu phải giảm thiểu nguy
cơ khi tham gia nghiên cứu. Tính thiện tích cực yêu cầu chúng ta phải có
hành động mang lại lợi ích. Lợi ích cho xã hội của nghiên cứu phải lớn
hơn các nguy cơ khi tham gia nghiên cứu và các lợi ích mang lại cho các
cá nhân tham gia nghiên cứu cũng phải lớn hơn các nguy cơ. Công bằng
muốn đề cập đến sự phân đồng đều các rủi ro cũng như các lợi ích khi
tham gia nghiên cứu.

Có lẽ vấn đề đạo đức cấp bách nhất là ở xung quanh vấn đề sàng lọc
gien đang sắp sửa xuất hiện. Khi sàng lọc gien xác định một người nào đó
là dễ bị tổn thương hoặc có nguy cơ thì có nhiều khả năng bất lợi cho
người đó theo nhiều khía cạnh. Đầu tiên lòng tự trọng của anh ta sẽ bị suy
giảm. Các lợi ích về địa vị và tài chính có thể bị ảnh hưởng bất lợi nếu để
lộ kết quả cho người khác biết: công ty bảo hiểm có thể từ chối bảo hiểm,
công ty việc làm có thể từ chối tuyển dụng, người yêu có thể từ hôn. Hiện
nay ở nhiều nước, các tác động bất lợi do để lộ tin tức không còn trên lý
thuyết nữa: ví dụ, công ty bảo hiểm có thể có những cách tiếp cận với hồ
sơ y tế, hoặc có thể yêu cầu được tiếp cận làm điều kiện để đăng ký bảo
hiểm (do đó là sự đồng ý ép buộc).

Đạo đức và các dạng nghiên cứu khoa học thần kinh 
đối với nghiện

Có rất nhiều dạng nghiên cứu hiện tượng nghiện, tất cả những nghiên cứu
này đều có những vấn đề về đạo đức chung và riêng cần phải giải quyết.
Các vấn đề này bao gồm thí nghiệm trên động vật, nghiên cứu dịch tễ học,
nghiên cứu thử nghiệm trên người và thử nghiệm lâm sàng các liệu pháp
đối với vấn đề nghiện.

Các thử nghiệm lâm sàng so sánh tác động của các loại điều trị bằng
thuốc hoặc hành vi khác nhau, và đôi khi là cả nghiệm pháp placebo đến
việc sử dụng chất kích thần, sức khoẻ, thích nghi xã hội và trạng thái tinh
thần của người nghiện (80). Thử nghiệm lâm sàng có một khía cạnh quan
trọng khác với nghiên cứu thực nghiệm là người tham gia vào thử nghiệm
lâm sàng có cơ hội hưởng lợi từ thí nghiệm(80). Tiêu chí cho thử nghiệm
lâm sàng có chất lượng được thống nhất là có mẫu đại diện của nhóm nguy
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Hộp 4. Các loại liệu pháp tâm lý và can thiệp 

Liệu pháp hành vi nhận thức
Liệu pháp hành vi nhận thức tập trung vào:
(a) thay đổi tiến trình nhận thức dẫn đến hành vi thích nghi kém 

của người nghiện
(b) tác động đến chuỗi hành vi của các sự kiện dẫn đến dùng chất

kích thần;
(c) giúp bệnh nhân đương đầu thành công với sự thèm thuốc cấp 

tính hoặc mãn tính
(d) củng cố và thúc đẩy phát triển các kỹ năng và hành vi xã hội 

tương thích với duy trì cai chất kích thần
Nền tảng của liệu pháp nhận thức là niềm tin bằng cách xác định và
sau đó thay đổi các tư duy kém thích nghi, bệnh nhân có thể giảm
hoặc loại bỏ các cảm giác và hành vi tiêu cực (vd. dùng chất kích
thần).

Can thiệp tái nghiện
Một phương pháp điều trị trong đó sử dụng kỹ năng hành vi nhận
thức nhằm giúp bệnh nhân phát triển khả năng tự kiểm soát tốt hơn
nhằm tránh tái nghiện. Các chiến lược dự phòng tái nghiện đặc hiệu
bao gồm thảo luận về sự mâu thuẫn trong tư tưởng, xác định điểm
xuất phát/khởi đầu về tình cảm và môi trường gây thèm muốn và dùng
chất kích thần, xây dựng và rà soát lại các chiến lược ứng phó cụ thể
để giải quyết tác nhân stress nội tại hay từ bên ngoài tác động.

Quản lý dự phòng
Điều trị hành vi dựa vào tận dụng tác động tích cực hoặc tiêu cực đã
định trước để thưởng sự kiêng nhịn chất kích thần hoặc trừng phạt (do
đó ngăn cản) các hành vi liên quan đến chất kích thần. Phần thưởng
bao gồm phiếu mua hàng thưởng cho mẫu nước tiểu không có chất
kích thần có thể đổi lấy những loại hàng được thoả thuận (vd. vé xem
phim) và củng cố hoà nhập cộng đồng trong đó các hành vi của các
thành viên gia đình hoặc bạn bè tăng cường hành vi kiêng khem (vd.
tham gia vào các hoạt động tích cực). Các tác động tiêu cực quay lại
sử dụng chất kích thần gồm có thông báo toà án, nơi công tác hoặc
thân nhân.

Liệu pháp củng cố tinh thần
Kiểu điều trị này có đặc điểm là sự đồng cảm trong đó người chữa
bệnh giúp động viên thúc đẩy tinh thần bệnh nhân bằng cách hỏi han
về mặt trái và mặt phải của các hành vi; tìm hiểu mục đích của bệnh
nhân cũng như các tâm tư tình cảm gắn liền để đạt được các mục tiêu
của họ; lắng nghe với sự tôn trọng. Liệu pháp củng cố tinh thần đã tỏ
ra có hiệu quả đáng kể trong công tác điều trị nghiện.



cơ trong các nghiên cứu thử nghiệm (80). Một nguyên tắc có ý nghĩa ngày
càng lớn, bất chấp phạm vi ngân sách do công ty dược cho các thử nghiệm
lâm sàng, là đảm bảo tính bảo mật khi công bố kết quả thử nghiệm (83,84).
Cho tới nay vẫn chưa triển khai thêm các kiến nghị chính sách đã được
nêu. Các kiến nghị này bao gồm: giám sát độc lập việc tuân thủ các bước
thực hiện theo đề án nghiên cứu, đặc biệt là báo cáo bất cứ hiện tượng
bất lợi mà người tham gia nghiên cứu trải qua và yêu cầu những người
nghiên cứu và bảo trợ cho thử nghiệm cam kết thông báo kết quả trong
vòng 2 năm sau khi hoàn tất việc thu thập số liệu, là điều kiện của thoả
thuận nghiên cứu được một uỷ ban y đức thông qua (85).

Các kết quả nghiên cứu khoa học thần kinh nhằm điều trị nghiện chất
kích thần sẽ nêu bật các vấn đề đạo đức. Một trong các vấn đề đó là đảm
bảo tiếp cận công bằng trong điều trị với tất cả những người có nhu cầu.
Chi phí kinh tế và xã hội điều trị người nghiện có trợ giá công khai, tương
phản với hệ thống toà án tội phạm cũng là điều cần nêu ra (86,87). Cũng
như vậy, việc sử dụng dược trị cho nghiện chất kích thần hoặc liệu pháp
miễn dịch theo sự ép buộc hợp pháp cần phải được xem xét (88-90).

Kết luận và kiến nghị cho chính sách y tế

Báo cáo này tóm tắt các tiến bộ trong hiểu biết của chúng ta về khoa học
thần kinh với sử dụng và nghiện chất kích thần trong những thập kỷ gần
đây, và xem xét một số vấn đề y đức liên quan đến những tiến bộ này.
Khoa học thần kinh phát triển đã tăng cường kiến thức của chúng ta về sử
dụng và nghiện chất kích thần. Các kiến thức mới cũng là thách thức lớn
mà chúng ta phải lựa chọn mang tính đạo đức trong việc ứng dụng thành
quả của các kiến thức này trên phạm vi toàn cầu và từng quốâc gia. Các cơ
quan chuyên môn và các tổ chức liên quan phải đóng vai trò hàng đầu
trong việc đối phó với các thách thức này ở cấp độ toàn cầu và khu vực.

Một tỉ lệ đáng kể về gia tăng bệnh tật và tàn tật toàn cầu là do sử dụng
chất kích thần. Một tỉ lệ đáng kể của gánh nặng bệnh tật do sử dụng chất
kích thần liên quan đến vấn đề nghiện. Đặc biệt sử dụng thuốc lá và rượu
là những nhân tố nổi bật góp phần vào gánh nặng bệnh tật. Do đó chính
sách y tế phải bao gồm các biện pháp giảm tác hại của thuốc lá, rượu và
các chất kích thần khác.

Khoa học thần kinh là một lĩnh vực phát triển rất nhanh trong nghiên
cứu khoa học. Mặc dù các hiểu biết còn chưa hoàn thiện, nhưng đã có một
lượng đáng kể về thông tin và số liệu hữu ích tác động đến các chính sách
nhằm giảm gánh nặng bệnh tật và tàn tật liên quan đến sử dụng chất kích
thần. Các kiến nghị sau là để tạo tiền đề cho trao đổi cởi mở hơn và hỗ
trợ những bên liên quan phối hợp hành động:

Mọi chất kích thần đều có thể có hại cho sức khoẻ, phụ thuộc vào sử
dụng chúng như thế nào, liều lượng bao nhiêu và tần suất sử dụng. Mối
nguy hại khác nhau với các chất khác nhau và đáp ứng của y tế với vấn
đề sử dụng chất kích thần cần phải phù hợp với mối nguy hại mà chúng
gây ra cho sức khoẻ.
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Người ta sử dụng chất kích thần với mong đợi được thoả mãn và cũng
do áp lực đồng nhóm và hoàn cảnh xã hội dẫn đến. Thử cho biết không
nhất thiết dẫn đến nghiện nhưng càng dùng với tần suất thường xuyên hơn
và lượng nhiều hơn càng có nguy cơ mắc nghiện.

Nguy hại đối với xã hội không chỉ do người nghiện gây ra. Nguy hiểm
lớn cũng đến từ những người không nghiện, xuất phát từ say sưa quá mức
(cấp tính) và dùng quá liều, và từ cách thức dùng (vd. tiêm chích không
an toàn). Tuy nhiên việc triển khai các chính sách và chương trình y tế
hiệu quả có thể dẫn đến giảm được đáng kể gánh nặng chung liên quan
đến sử dụng chất kích thần.

Nghiện chất kích thần là sự rối loạn cơ chế sinh học phức tạp ảnh
hưởng đến não và khả năng kiểm soát việc sử dụng chất kích thần. Nó
không chỉ do các yếu tố sinh học và di truyền quyết định, mà còn liên
quan đến các yếu tố tâm lý, văn hoá, xã hội và môi trường. Hiện nay chưa
có phương tiện xác định ai sẽ mắc nghiện - cả trước hoặc sau khi họ bắt
đầu dùng chất kích thần.

Nghiện chất kích thần không phải là sự thất bại về ý chí hoặc sức mạnh
tính cách mà là sự rối loạn về sức khoẻ có thể ảnh hưởng đến bất cứ người
nào. Nghiện là một sự rối loạn cấp tính và tái phát, thường xảy ra đồng
thời với các bệnh tâm thần và thể lực khác.

Có sự trùng hợp lớn việc mắc nghiện với các bệnh tâm thần khác; đánh
giá, điều trị và nghiên cứu sẽ có hiệu quả cao nhất khi áp dụng một
phương pháp tiếp cận lồng ghép. Có thể sử dụng hiểu biết sâu về phòng
ngừa và điều trị bệnh tâm thần khác hay nghiện chất kích thần để hình
thành chiến lược phòng ngừa và điều trị trong lĩnh vực bệnh khác. Phải
chú ý đến sự trùng hợp của rối loạn do dùng chất kích thần và các bệnh
tâm thần khác nếu nó yêu cầu yếu tố điều trị thật tốt hoặc điều trị lồng
ghép với các bệnh tâm thần khác hoặc nghiện chất kích thần khác.

Điều trị nghiện không chỉ đơn thuần nhằm mục đích ngừng sử dụng
chất kích thần mà đó là một tiến trình trị liệu cần phải có thay đổi hành
vi, can thiệp tâm lý xã hội và thường phải sử dụng thuốc hướng thần thay
thế. Có thể điều trị nghiện và quản lý hiệu quả chi phí, cứu sống người,
tăng cường sức khoẻ của cá nhân và gia đình người mắc nghiện và giảm
chi phí cho xã hội.

Tất cả những người có nhu cầu phải được tiếp cận điều trị. Các can
thiệp hiệu quả hiện nay có thể lồng ghép với hệ thống y tế, kể cả chăm
sóc sức khoẻ ban đầu. Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cần phải điều trị với
giá tối ưu nhất.

Một trong những rào cản với điều trị và chăm sóc người nghiện và các
vấn đề liên quan là kỳ thị và phân biệt đối xử với họ. Bất kể mức độ sử
dụng và dùng loại kích thích gì, họ có ngang quyền về sức khoẻ, giáo dục,
cơ hội việc làm và tái hoà nhập với xã hội, cũng như mọi người khác.

Đầu tư vào nghiên cứu khoa học thần kinh phải tiếp tục và mở rộng
bao gồm đầu tư trong các khoa nghiên cứu xã hội học, phòng ngừa, điều
trị và nghiên cứu chính sách. Giảm gánh nặng y tế do sử dụng chất kích
thần và các rối loạn liên quan phải dựa vào các chính sách và chương trình
có chứng cứ hẳn hoi từ kết quả của nghiên cứu và áp dụng.
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Cuối cùng là các công nghệ và liệu pháp mới xuất hiện nhằm phòng ngừa
và điều trị nghiện và các vấn đề liên quan cũng đưa ra các vấn đề đạo
đức. Các vấn đề này phải được các cộng đồng chính sách và khoa học
quốc tế ưu tiên giải quyết.
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